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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đào tạo VĐV các môn thể thao là một quá trình

sư phạm bao gồm nhiều mặt, đồng thời các mặt
trong quá trình đào tạo này có mối liên quan chặt
chẽ với nhau. Một trong những khâu quan trọng
trong quá trình đào tạo VĐV các môn thể thao nói
chung và Cầu lông nói riêng chính là việc đánh giá
chính xác TĐTL của VĐV qua mỗi giai đoạn tập
luyện. Việc đánh giá TĐTL được tiến hành bằng
các phương pháp khoa học, khách quan, cho phép
huấn luyện viên (HLV) luôn nắm được những thông
tin cần thiết để điều chỉnh, điều khiển quá trình
huấn luyện cho phù hợp, đồng thời xác định và dự

báo thành tích của VĐV.
Thông qua tìm hiểu thực trạng công tác đánh giá

TĐTL cho nam VĐV cầu lông lứa tuổi 14 - 15 đội
tuyển trẻ quốc gia trường ĐHTDTTBN, chúng tôi
nhận thấy: việc sử dụng các test đánh giá chủ yếu dựa
trên kinh nghiệm của HLV, chưa phân cụ thể các test
đánh giá cho từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính. Đặc
biệt, các test đánh giá chưa được xác định độ tin cậy
và tính thông báo trên đối tượng tập luyện. Vì vậy,
việc lựa chọn các test đánh giá TĐTL có đủ độ tin cậy,
tính thông báo cho nam VĐV cầu lông lứa tuổi 14 - 15
đội tuyển trẻ quốc gia trường ĐHTDTTBN là vấn đề
quan trọng và cấp thiết. Chính vì lý do trên, chúng tôi
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tiến hành nghiên cứu: “Lựa chọn hệ thống test đánh
giá trình độ tập luyện cho nam vận động viên cầu
lông lứa tuổi 14 - 15 đội tuyển trẻ quốc gia trường Đại
học Thể dục thể thao Bắc Ninh”.

Quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương
pháp sau: phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn,
quan sát sư phạm, kiểm tra sư phạm và toán học
thống kê.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Các nguyên tắc lựa chọn test đánh giá

TĐTL cho nam VĐV cầu lông lứa tuổi 14 - 15 đội
tuyển trẻ quốc gia trường ĐHTDTTBN

Việc lựa chọn các test đánh giá TĐTL cho nam
VĐV Cầu lông lứa tuổi 14-15 đội tuyển trẻ Quốc gia
Trường ĐHTDTTBN cần phải đảm bảo các nguyên
tắc sau:

- Nguyên tắc 1: các test lựa chọn phải đánh giá
được toàn diện về các mặt: Thể lực, tâm lý, kỹ thuật,
chiến thuật và chức năng.

- Nguyên tắc 2: các test lựa chọn phải đảm bảo độ
tin cậy và tính thông báo cần thiết trên đối tượng
nghiên cứu. 

- Nguyên tắc 3: các test lựa chọn phải có các tiêu
chuẩn đánh giá cụ thể, có hình thức tổ chức đơn giản,
phù hợp với điều kiện thực tiễn của công tác huấn

Bảng 1. Độ tin cậy của các test đánh giá TĐTL cho nam VĐV cầu lông lứa tuổi 14 - 15  đội tuyển trẻ quốc gia
trường ĐHTDTTBN

Lứa tuổi 14 (n = 10) Lứa tuổi 15 (n = 8) 

TT 
Phân 
loại Test  Lần 1  

δ±x  

Lần 2  

δ±x  
r 

Lần 1  

δ±x  

Lần 2  

δ±x  
r 

1 Chạy 60m XPC (s) 7.97 ± 0.63 7.95 ± 0.65 0.87 7.54 ± 0.48 7.56 ± 0.45 0.84 

2 Chạy 1500m (phút) 6.45 ± 0.94 6.48 ± 0.89 0.85 5.96 ± 0.98 5.95 ± 0.96 0.82 

3 Nằm sấp chống đẩy tối đa (lần) 32.18 ± 2.34 32.12 ± 2.32 0.83 35.26 ± 1.87 35.14 ± 1.83 0.83 

4 Lăng tạ Ante 0,5kg trong 20 giây (lần) 40.12 ± 1.84 40.18 ± 1.82 0.86 42.24 ± 1.76 42.28 ± 1.74 0.85 

5 Di chuyển ngang sân đơn 20 lần (s) 31.24 ± 1.72 31.26 ± 1.76 0.84 29.87 ± 1.82 29.84 ± 1.86 0.84 

6 Di chuyển 3 bước bật nhẩy đập cầu 20 lần (s) 48.12 ± 2.14 48.26 ± 2.12 0.83 50.68 ± 2.34 50.64 ± 2.32 0.82 

7 Di chuyển lên xuống 14 lần (s) 59.48 ± 1.72 59.36 ± 1.76 0.87 57.84 ± 1.89 57.88 ± 1.87 0.88 

8 

Thể 
lực 

Di chuyển 4 lần 6 vị trí trên sân (s) 62.18 ± 2.12 62.14 ± 2.16 0.84 60.24 ± 2.35 60.18 ± 2.37 0.86 

9 Phát cầu thấp gần 20 quả vào ô  
0,4m x 2,9m (quả) 14.64 ± 1.28 14.62 ± 1.25 0.86 15.92 ± 1.26 15.88 ± 1.24 0.85 

10 Phát cầu cao xa 20 quả vào ô 0,76m x 2,9m (quả) 13.74 ± 1.56 13.68 ± 1.54 0.85 14.78 ± 1.58 14.72 ± 1.56 0.88 

11 Đánh cầu cao xa 20 quả vào ô  
0,76m x 2,9m (quả) 14.16 ± 1.54 14.22 ± 1.57 0.82 15.18 ± 1.57 15.24 ± 1.54 0.81 

12 Đập cầu dọc biên 20 quả vào ô 1m x 6,7m (quả) 12.86 ±1.32 12.78 ± 1.31 0.84 13.32 ± 1.34 13.36 ± 1.38 0.85 

13 Đập cầu chéo sân vào ô 20 quả (quả) 13.48 ± 1.46 13.42 ± 1.48 0.86 15.02 ± 1.74 15.08 ± 1.78 0.87 

14 

Kỹ 
thuật 

Treo cầu 20 quả vào ô 1m x 1,98m (quả). 11.98 ± 1.46 11.94 ± 1.42 0.81 12.84 ± 1.73 12.86 ± 1.76 0.85 

15 Phối hợp phát cầu thấp gần và đập cầu dọc biên 
20 quả vào ô 1m x 6,7m (quả) 11.14 ± 1.62 11.23 ± 1.74 0.83 12.37 ±1.53 12.48 ± 1.54 0.87 

16 Phối hợp phát cầu thấp gần và đập cầu chéo sân 
20 quả (quả) 12.54 ± 1.21 12.58 ± 1.27 0.82 13.81 ± 1.24 13.78 ± 1.21 0.84 

17 Phối hợp phát cầu thấp gần và treo cầu 20 quả 
vào ô 1m x 1,98m (quả) 11.24 ± 1.32 11.36 ± 1.36 0.84 12.63 ± 1.33 12.68 ± 1.35 0.82 

18 

Chiến 
thuật 

Phối hợp phát cầu thấp gần và đánh cao xa 20 
quả vào ô 0,76m x 2,9m (quả). 14.02 ± 1.26 14.12 ± 1.22 0.81 15.86 ± 1.24 15.83 ± 1.29 0.85 

19 Phản xạ đơn (s) 0.199 ± 0.030 0.198 ± 0.032 0.83 0.096 ± 0.029 0.095 ± 0.031 0.84 

20 Phản xạ phức (s) 0.295 ± 0.044 0.294 ± 0.043 0.85 0.291 ± 0.042 0.092 ± 0.043 0.81 

21 

Thần 
kinh - 
tâm lý  Sai số lực cơ 80% sức (%). 8.97 ± 1.19 8.92 ± 1.16 0.84 8.12 ± 1.17 8.14 ± 1.15 0.83 

22 Dung tích sống (lít) 3.10 ± 0.51 3.14 ± 0.52 0.81 3.42 ± 0.54 3.45 ± 0.52 0.82 

23 Thông khí phổi tối đa (lít/phút) 122 ± 15.5 124 ± 15.7 0.82 128 ± 15.8 126 ± 15.4 0.83 

24 VO2max tuyệt đối (lít) 3.42 ± 0.39 3.45 ± 0.42 0.84 3.78 ± 0.48 3.74 ± 0.42 0.85 

25 

Chức 
năng  

Thương số hô hấp. 1.36 ± 0.14 1.34 ± 0.16 0.82 1.42 ± 0.24 1.45 ± 0.28 0.83 

 



KHOA HỌC THỂ THAOSỐ 1/2018

52 THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG

VÀ TRƯỜNG HỌC

luyện VĐV cầu lông tại trường ĐHTDTTBN.

2.2. Lựa chọn hệ thống test đánh giá TĐTL cho
nam VĐV Cầu lông lứa tuổi 14-15 đội tuyển trẻ
Quốc gia Trường ĐHTDTTBN

Tiến hành lựa chọn hệ thống test đánh giá TĐTL
cho VĐV cầu lông lứa tuổi 14 - 15 đội tuyển trẻ quốc
gia trường ĐHTDTTBN theo các bước sau:

- Bước 1: tổng hợp các test qua tham khảo tài liệu
- Bước 2: phỏng vấn chuyên gia
- Bước 3: xác định độ tin cậy của các test
- Bước 4: xác định tính thông báo của các test
Thông qua tham khảo các tài liệu chuyên môn có

liên quan của các tác giả trong và ngoài nước, bước
đầu đề tài đã tổng hợp được 49 test. Các test này cho
phép xác định được những năng lực chung và chuyên
môn cần thiết cấu thành TĐTL của VĐV cầu lông. 

Tiếp theo, đề tài tiến hành phỏng vấn chuyên gia,
HLV cầu lông để tìm ra các test thích hợp nhất trong
đánh giá TĐTL cho đối tượng nghiên cứu. Theo
nguyên tắc phỏng vấn đặt ra, các test được lựa chọn
phải đạt từ 70% tổng điểm tối đa trở lên, kết quả
phỏng vấn đã lựa chọn được 25 test gồm:

- Thể lực (8 test): chạy 60m XPC (s); chạy 1500m
(phút); nằm sấp chống đẩy tối đa (lần); lăng tạ Ante
0,5kg trong 20 giây (lần); di chuyển ngang sân đơn 20

Bảng 2. Hệ số tương quan của các test lựa chọn với thành tích thi đấu của nam VĐV cầu lông lứa tuổi 14 - 15
đội tuyển trẻ quốc gia 

Lứa tuổi 14 
(n = 10) 

Lứa tuổi 15 
(n = 8) TT 

Phân 
loại Test  

r p r p 

1 Chạy 60m XPC (s) 0.85 < 0.05 0.84 < 0.05 

2 Chạy 1500m (phút) 0.74 < 0.05 0.83 < 0.05 

3 Nằm sấp chống đẩy tối đa (lần) 0.55 > 0.05 0.52 > 0.05 

4 

Thể 
lực 

Lăng tạ Ante 0,5kg trong 20 giây (lần) 0.73 < 0.05 0.78 < 0.05 

5 Di chuyển ngang sân đơn 20 lần (s) 0.80 < 0.05 0.82 < 0.05 

6 Di chuyển 3 bước bật nhẩy đập cầu 20 lần (s) 0.79 < 0.05 0.76 < 0.05 

7 Di chuyển lên xuống 14 lần (s) 0.83 < 0.05 0.72 < 0.05 

8 

 

Di chuyển 4 lần 6 vị trí trên sân (s) 0.83 < 0.05 0.86 < 0.05 

9 Phát cầu thấp gần 20 quả vào ô 0,4m x 2,9m (quả) 0.80 < 0.05 0.83 < 0.05 

10 Phát cầu cao xa 20 quả vào ô 0,76m x 2,9m (quả) 0.78 < 0.05 0.78 < 0.05 

11 Đánh cầu cao xa 20 quả vào ô 0,76m x 2,9m (quả) 0.83 < 0.05 0.86 < 0.05 

12 Đập cầu dọc biên 20 quả vào ô 1m x 6,7m (quả) 0.84 < 0.05 0.87 < 0.05 

13 Đập cầu chéo sân vào ô 20 quả (quả) 0.53 > 0.05 0.56 > 0.05 

14 

Kỹ 
thuật 

Treo cầu 20 quả vào ô 1m x 1,98m (quả) 0.81 < 0.05 0.89 < 0.05 

15 
Phối hợp phát cầu thấp gần và đập cầu dọc biên 20 quả vào ô 1m x 
6,7m (quả) 

0.84 < 0.05 0.89 < 0.05 

16 Phối hợp phát cầu thấp gần và đập cầu chéo sân 20 quả (quả) 0.54 > 0.05 0.58 > 0.05 

17 
Phối hợp phát cầu thấp gần và treo cầu 20 quả vào ô 1m x 1,98m 
(quả) 

0.75 < 0.05 0.83 < 0.05 

18 

Chiến 
thuật 

Phối hợp phát cầu thấp gần và đánh cao xa 20 quả vào ô 0,76m x 2,9m (quả). 0.80 < 0.05 0.85 < 0.05 

19 Phản xạ đơn (s) 0.79 < 0.05 0.81 < 0.05 

20 Phản xạ phức (s) 0.83 < 0.05 0.74 < 0.05 

21 

Thần 
kinh - 
tâm lý  Sai số lực cơ 80% sức (%) 0.83 < 0.05 0.86 < 0.05 

22 Dung tích sống (lít) 0.75 < 0.05 0.78 < 0.05 

23 Thông khí phổi tối đa (lít/phút) 0.81 < 0.05 0.83 < 0.05 

24 VO2max tuyệt đối (lít) 0.74 < 0.05 0.78 < 0.05 

25 

Chức 
năng  

Thương số hô hấp 0.73 < 0.05 0.79 < 0.05 
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lần (s); di chuyển 3 bước bật nhẩy đập cầu 20 lần (s);
di chuyển lên xuống 14 lần (s); di chuyển 4 lần 6 vị
trí trên sân (s).

- Kỹ thuật (6 test): phát cầu thấp gần 20 quả vào
ô 0,4m x 2,9m (quả); phát cầu cao xa 20 quả vào ô
0,76m x 2,9m (quả); đánh cầu cao xa 20 quả vào ô
0,76m x 2,9m (quả); đập cầu dọc biên 20 quả vào ô
1m x 6,7m (quả); đập cầu chéo sân vào ô 20 quả
(quả); treo cầu 20 quả vào ô 1m x 1,98m (quả).

- Chiến thuật (4 test): phối hợp phát cầu thấp gần
và đập cầu dọc biên 20 quả vào ô 1m x 6,7m (quả);
Phối hợp phát cầu thấp gần và đập cầu chéo sân 20
quả (quả); phối hợp phát cầu thấp gần và treo cầu 20
quả vào ô 1m x 1,98m (quả); phối hợp phát cầu thấp
gần và đánh cao xa 20 quả vào ô 0,76m x 2,9m (quả).

- Thần kinh - tâm lý (3 test): phản xạ đơn (s); phản
xạ phức (s); sai số lực cơ 80% sức (%).

- Chức năng (4 test): dung tích sống (lít); thông khí
phổi tối đa (lít/phút); VO2max tuyệt đối (lít); thương
số hô hấp.

Xác định độ tin cậy của các test bằng phương pháp
test lặp lại trên đối tượng nam VĐV cầu lông lứa tuổi
14-15 đội tuyển trẻ quốc gia trường ĐHTDTTBN.
Kết quả được trình bày ở bảng 1. 

Kết quả bảng 1 cho thấy, cả 25 test đều có mối
tương quan mạnh, với rtính  đạt từ 0.81 - 0.88, ở
ngưỡng xác suất p < 0.05. Vì vậy, cả 25 test đáp ứng
đủ điều kiện để sử dụng trong đánh giá TĐTL cho
nam VĐV cầu lông lứa tuổi 14 - 15 đội tuyển trẻ
Quốc gia trường ĐHTDTTBN.

Xác định tính thông báo của các test, đề tài tiến
hành xác định mối tương quan thứ bậc giữa kết quả
lập test với thành tích thi đấu vòng tròn một lượt xếp
thứ bậc của VĐV.  Kết quả được trình bày ở bảng 2.

Kết quả bảng 2 cho phép nhận định một xu hướng
chung là: VĐV đạt thành tích kiểm tra cao trong các
test, đồng thời cũng là VĐV có thành tích thi đấu tốt.
Ngược lại, VĐV đạt thành tích kém trong các thử

nghiệm cũng là VĐV có thành tích thi đấu không
được khả quan. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, có 22 test lựa chọn có
mối tương quan mạnh đến rất mạnh với thành tích thi
đấu của VĐV, với r từ 0.72 đến 0.89 ở ngưỡng p <
0.05. Có 03 test có hệ số tương quan yếu, với rtính <
0,6, ở ngưỡng xác xuất p > 0.05. Vì vậy, 03 test này
không đảm bảo tính thông báo, bị loại bỏ. Các test bị
loại gồm: nằm sấp chống đẩy tối đa (lần), đập cầu
chéo sân vào ô 20 quả (quả), phối hợp phát cầu thấp
gần và đập cầu chéo sân 20 quả (quả).

3. KẾT LUẬN
Dựa trên các nguyên tắc lựa chọn test, thông qua

4 bước nghiên cứu, đặc biệt là 2 bước xác định độ tin
cậy và tính thông báo của test, đề tài đã lựa chọn
được 22 test đủ tiêu chuẩn dùng trong đánh giá TĐTL
cho nam VĐV cầu lông lứa tuổi 14 -  đội tuyển trẻ
quốc gia trường ĐHTDTTBN.
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